Tuần 10
Từ ngày 29/10 đến ngày 2 tháng 11  năm 2011
1A: 1*T3/30/10

1B: 6*T2/29/10                            

Mỹ Thuật
VẼ QUẢ (QUẢ DẠNG TRÒN)
  I. Mục tiêu:  
- Học sinh nhận biết được  hình dáng , màu sắc vẻ đẹp của một vài loại quả.

- Tập vẽ quả dạng tròn và tập tô màu theo ý thích.

· HS khá,giỏi: Vẽ được hình một vài loai quả dạng tròn và vẽ màu theo ý thích

     -Thích vÏ quả dạng tròn.  
       + GDBVMT: HS có ý thức chăm sóc và bảo vệ cây trồng.
II. Đồ dùng dạy học:

* GV: - Hình ảnh một số quả dạng tròn

           - Hình minh họa các bước tiến hành vẽ quả

                  - Màu vẽ.
       * HS: -  Vở tập vẽ  - Bút chì, chì màu, sáp màu.
 III. Phương pháp dạy - học: Trực quan, vấn đáp, phân tích, hoạt động nhóm, thực hành.

IV. Các hoạt động day-học 
 a.Khởi đông:  ổn định tổ chức:

 Kiểm tra sự chuẩn bị của HS. GV nhận xét.

 Giới thiệu bài, ghi mục.
Đất nước chúng ta có rất nhiều loại hoa thơm, quả ngọt, mỗi mùa có loại quả riêng, mỗi vùng có loại quả đặc trưng, chúng ta cùng tìm hiểu vẽ đẹp của chúng qua bài vẽ quả.
 b.Các hoạt động 
	* Hoạt đông1: Quan sát nhận xét

 - Đưa các quả đã chuẩn bị cho HS quan sát và kết hợp đặt các câu hỏi:
- Đây là quả gì ?

- Hình dáng của chúng như thế nào ?

- Màu sắc ra sao ?

- Ngoài những quả em thấy ở đây em còn biết những quả nào nữa ?

 - GV tóm tắt: (có thể dùng hình ảnh hoặc vẽ lên bảng)
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+Có nhiều loại quả có dạng hình tròn với nhiều màu phong phú.
* Hoạt động 2: Hướng dẫn vẽ: 

  - H.2, bài 10 ở vở tập vẽ 1

- Vẽ hình dáng bên ngoài trước: Quả dạng tròn vẽ hình gần tròn.
- Nhìn mẫu vẽ thêm các chi tiết.

- Vẽ màu vào hình vẽ quả.
* Hoạt động3: Thực hành
 - Cho HS xem bài vẽ của năm trước .
- Bày mẫu ở vị trí cả lớp dễ quan sát.

- GV nêu yêu cầu của bài tập

- Hướng dẫn HS vẽ hình vừa với khổ giấy.

- Vẽ màu theo ý thích.
- GV theo dõi giúp đỡ HS hoàn thành bài.

  * Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá

  - GV gợi ý HS nhận xét bài

  - GV nhận xét chung tiết học, khen ngợi những HS có bài vẽ đẹp.

Trò chơi: “Thi vẽ nhanh”

GV gợi ý HS nhận xét tìm ra nhóm vẽ đẹp.GV nhận xét, tuyên dương. 
* Củng cố, dặn dò:
GVLH: HS có ý thức chăm sóc và bảo vệ cây trồng.
    - Dặn dò HS về nhà chuẩn bị bài sau
	- H.1,bài 10 , vở tập vẽ 1 
+ HS quan sát tranh và trả lời:

+ Khác nhau
+ Màu sắc cũng khác nhau

+ HS  tự tìm: Quả xoài.. 

+HS nhận xét màu của quả.

+HS cùng quan sát tranh ở vở tập vẽ 1.
- HS quan sát

 .

+ HS tự làm bài theo sự hướng dẫn của giáo viên.

- Tập vẽ quả dạng tròn và tập tô màu theo ý thích. 

+ Tô màu theo ý thích.

+ Hoàn thành bài  ở lớp.   

- HS nhận xét những bài đã hoàn thành.

 - HS chọn bài đẹp theo cảm nhận riêng: Về hình vẽ,  màu sắc(hình đúng,màu đẹp)
Mỗi tổ cử hai bạn lên tham gia, lớp cổ vũ động viên.                

-  HS chuẩn bị cho bài tìm và quan sát đường diềm ở một vài đồ vật, khăn vuông, giấy khen,áo, váy.


======================================

1A:5*T4/31/10
Mỹ Thuật (T)

               Luyện vẽ

Vẽ mâm quả
  I.Mục tiêu:

   - Hs củng cố lại kiến thức đã học ở tiết 1 và nhận biết thêm một vài loại quả cây.

   -Vẽ được một mâm quả theo ý thích của mình.

   - Hs biết chăm sóc và bảo vệ các cây ăn quả.
 II. Đồ dùng dạy học:

  * Gv: Một số tranh học sinh năm trước 

  * Hs: Giấy vẽ, vở tập vẽ, bút chì, màu vẽ.

III. Phương pháp dạy - học: Trực quan, vấn đáp, hoạt động nhóm, thực hành.

IV. Các hoạt động day-học:

a. Khởi động: ổn định tổ chức:

Kiểm tra sự chuẩn bị của HS, GV nhận xét.

Giới thiệu bài, ghi mục.

b. Các hoạt động:

   * Trò chơi: Vẽ nhanh

- Các nhóm vẽ nhanh các loại quả cây, nhóm nào vẽ được nhiều quả cây nhất nhóm đó thắng cuộc trong trò chơi.

- Sau trò chơi các nhóm nhận xét.

- GV nhận xét- tuyên dương.

* Hoạt động 1: cách vẽ
  - Chọn một số quả cây mà mình yêu thích nhớ lại hình dáng các quả cây đó.

  - Vẽ một cái đĩa hoặc một cái giỏ.

  -  Sau đó sắp xếp các loại qủa cây vào cho hợp lý

  - Vẽ màu theo ý thích

 * Hoạt động 2: Thực hành
· Hs thực hành theo nhóm

· Mỗi nhóm vẽ một bức tranh quả theo ý thích.

· Vẽ màu kín hết toàn bộ tranh.

Gv theo dõi các nhóm.

* Hoạt động 3: Nhận xét, đánh giá
  Các nhóm tự trình bày và nhận xét- xếp loại.

  Giáo viên bổ sung - tuyên dương
---------------------------------------------------

1A, 1B: Rèn HS yếu về cách nặn quả. Bồi dưỡng HSNK về nặn quả khó sao cho giống mẫu.
============================

2A: 7*T2/92/10

2B: 4*T4/31/10

Mỹ Thuật

Vẽ tranh đề tài:   Vẽ chân dung

I.Mục tiêu: 
- Tập quan sát, nhận xét hình dáng đặc điểm khuôn mặt người .

    - Làm quen với cách vẽ chân dung.Tập vẽ tranh chân dung theo ý thích.
- Cảm nhận được vẻ đẹp của tranh chân dung, yêu thích hội họa.

* HS khá giỏi: Vẽ được khuôn mặt đối tượng, sắp xếp hình vẽ cân đối, màu sắc phù hợp.
 II. Chuẩn bị : 
* GV:  Một số tranh ảnh chân dung khác nhau.

          - Hình minh hoạ cách vẽ.
         - Một số bài vẽ của học sinh lớp trước.
*HS: - Giấy, vở tập vẽ. Bút chì, màu vẽ các loại.
III. Phương pháp dạy - học: Trực quan, vấn đáp, phân tích, hoạt động nhóm, thực hành.

IV. Các hoạt động day-học 
     a.Khởi động : ổn định tổ chức :

  Kiểm tra sự  chuẩn bị của HS. GV nhận xét .

  Giới thiệu bài ,ghi mục .

b.Các hoạt động :
	* Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét

- GV cho HS xem một số tranh chân dung và gợi ý dẫn dắt:

- Tranh chân dung vẽ gì? (vẽ khuôn mặt người là chủ yếu…)

- Tranh chân dung nhằm diễn tả người được vẽ.(đầu tóc, khuôn mặt..)

- GV gợi ý đế HS tìm hiểu đặc điểm khuôn mặt người:

 + Khuôn mặt người có những dạng hình gì?

 + Trên khuôn mặt có những bộ phận chính nào?

 + Mắt, mũi, miệng,… của mọi người có giống nhau không? (GV cho HS quan sát bạn để nhận ra: có người mắt to, mắt nhỏ, miệng rộng, miệng hẹp…)

 + Vẽ tranh chân dung, ngoài khuôn mặt còn cỏ thể vẽ gì?

 + Em hãy tả khuôn mặt của ông, bà, cha, mẹ, và bạn bè?

- Tùy lời kể của HS, Gv bổ sung thêm về sự phong phú và vẻ đẹp của khuôn mặt người.

* Hoạt động 2: Cách vẽ

- GV hướng dẫn cách vẽ tranh chân dung: (vẽ minh họa trên bảng)

- Vẽ khuôn mặt người vừa phải trên trang giấy.

- Vẽ cổ và vai.

- Vẽ tóc, mắt, mũi, miệng, tai, và các chi tiết…

- Vẽ màu: màu tóc, màu da, màu áo, màu nền…

- GV cho  hs xem 1 số bài hs vẽ có đặc điểm khuôn mặt khác nhau…

* Hoạt động 3: Thực hành

-  Cho HS thực hành vào vở tập vẽ hoặc giấy vẽ.(lưu ý: chọn nhân vật để vẽ (vẽ chân dung ông, bà, cha, mẹ, bạn bè…)

- GV quan sát, hướng dẫn, gợi ý để HS tập vẽ theo ý thích của mình.

* Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá:

 - GV chọn 1 số bài treo lên bảng, yêu cầu HS nhận xét về: màu sắc, cách sắp xếp bố cục, cách vẽ (đặc điểm khuôn mặt). từng cá nhân nhận xét, GV bổ sung, đánh giá, biểu dương những bài vẽ tốt…

      3. Củng cố - Dặn dò: 

Trò chơi:   “Thi vẽ nhanh"  (Thời gian : 2 phút )

    - Chấm, nhận xét, Nhắc HS về nhà chuẩn bị bài
	- Quan sát trả lời

- Thảo luận nhóm các câu hỏi của GV 

- Cử đại diện trả lời câu hỏi.

- Nhóm khác nhận xét.

- Nhớ lại và kể
- Chú ý.
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Theo dõi GV hướng dẫn vẽ

· Lớp thực hành vẽ.
Tập vẽ tranh chân dung theo ý thích.

- Nhận xét bài
- Quan sát các đồ vật trang trí đường diềm
- Mỗi tổ cử đại diện lần lượt lên bảng tham gia, mỗi em vẽ một chi tiết để tạo nên một khuôn mặt người.


=======================

2A: 7*T5/1/11

2B: 7*T3/30/10                 

Mỹ Thuật (T)
Luyện:Vẽ tranh chân dung

I. Mục tiêu:
Hs hoàn thành bài vẽ ở tiết trước và nắm được sâu về cách vẽ tranh chân dung: Thể hiện về hình, bố cục, màu sắc cũng như tình cảm khi vẽ tranh.
II.Chuẩn bị:
Gv: Một số bài vẽ của học sinh lớp trước.
Hs:Vë tập vÏ,ch×,mµu.

III. Phương pháp dạy - học: Trực quan, vấn đáp, phân tích, thực hành.

IV. Các hoạt động day-học 
      a.Khởi đông:  ổn định tổ chức:

        Kiểm tra sự chuẩn bị của HS. GV nhận xét.

        Giới thiệu bài, ghi mục.

b. Các hoạt động:
Hoạt động 1: Thưc hành
Hs chỉnh sửa lại hình.

Gv gợi ý hs chỉnh sửa lại hình và bố cục

Gợi ý hs vẽ màu phù hợp nội dung tranh.
Nhắc hs chú ý đến đặc điểm của nhân vật và thể hiện tình cảm của mình khi thể hiện tranh.

Hs hoàn thành bài.

Hoạt động 2: Nhận xét đánh giá
Hs trưng bày bài theo nhóm

Hs chọn bài đẹp và nêu được ưu khuyết điểm 

Gv nhận xét bài và nhận xét tiết học.

Động viên những Hs còn vẽ chưa tốt.

Dặn dò:Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập cho bài học sau :


-Màu,vở tập vẽ.

---------------------------------------------

2A, 2B :HSY biết tập vẽtranh chân dung và  tô màu. HSNK vẽ được tranh chân dung, màu sắc tô đẹp.

======================================

3A:1*T6/28 /10

3B:1*T4/24/10
Mỹ Thuật
Thường thức mĩ thuật: Xem tranh tĩnh vật
( Một số tranh tĩnh vật hoa quả của hoạ sĩ Đường Ngọc Cảnh )

I. Mục tiêu:

· Hiểu thêm cách sắp xếp hình, cách vẽ màu ở tranh tĩnh vật.

· Có cảm nhận vẽ đẹp của tranh tĩnh vật.TËp mô tả các hình ảnh và màu sắc trên tranh.
HS khá, giỏi: Chỉ ra các hình ảnh và màu sắc trên tranh mà em yêu thích.
II. Chuẩn bị:

- Sưu tầm tranh của hoạ sĩ Đường Ngọc Cảnh và một số hoạ sĩ khác.

- Tranh tĩnh vật của HS các năm trước.

III. Phương pháp dạy - học: Trực quan, vấn đáp, phân tích, hoạt động nhóm.

IV. Các hoạt động day-học 
a.Khởi động: ổn định tổ chức:

Kiểm tra sự chuẩn bị của HS, Gv nhận xét.

GT bài: Thiên nhiên tươi đẹp luôn là nguồn cảm hứng sáng tác của các hoạ sĩ. Qua vẻ đẹp về hình dáng, màu sắc phong phú của hoa quả, các hoạ sĩ muốn gửi gắm vào tranh tính yêu thiên nhiên, yêu cuộc sống của mình. Trên thế giới nhiều họa sĩ nổi tiếng đã vẽ tranh tĩnh vật, hoạ sĩ Đường Ngọc Cảnh cũng dành nhiều tình cảm, tâm sức để sáng tác được những tác phẩm đẹp về hoa quả.

b. Các hoạt động
	* Hoạt động 1:  Hướng dẫn xem tranh
a. Tranh " Tĩnh vật" tranh khắc thạch cao.

Thảo luận nhóm 4:

GV yêu cầu HS quan sát tranh trong VTV và phát phiếu học tập;

?/ Tranh vẽ những gì?

?/ Hình vẽ nào chính? Hình vẽ nào phụ?

   ?/ Em hãy mô tả đặc điểm ,vị trí các hình vẽ trong tranh?

    ?/  Có những màu nào trong tranh? Màu sắc trong tranh ra sao?

GV tổng hợp các ý:

+Tranh vẽ chùm quả roi (quả doi) nằm theo các hướng khác nhau,độ to nhỏ khác nhau để trên chiếc mũ cói nầm nghiêng.Phía sau là bông hoa màu tím.

    Tranh có những màu: trắng,trắng xanh,nâu đen,tím. Màu sắc nhẹ nhàng,tươi mát.

b.Tranh 2: Tranh"TÜnh vật"
Thảo luận nhóm 2:

 GV yêu cầu HS quan sát  tranh 2 ở vở bài tập vẽ 3 và phát phiếu học tập:

?/ Tranh vẽ những loại hoa quả nào ?

?/ Hình dáng của những loại hoa quả đó.

?/  Màu sắc của các loại hoa quả trong tranh.
?/ Những hình ảnh chính của bức tranh được đặt ở vị trí nào ? Tỉ lệ các loại hình chính so với hình phụ?

GV  tổng hợp các ý.

+Tranh vẽ quả sầu riêng,chôm chôm, măng cụt, bình hoa, đĩa đặt trên chiếc bàn trải khăn sọc. Hai quả sầu riêng lớn chiếm một phần lớn bức tranh cùng với các quả măng cụt, chôm chôm vây quanh. Cây hoa lan với những bông hoa màu vàng vươn mình trên chiếc giỏ hoa, cùng với đĩa cao đựng đầy quả.

GV đặt thêm câu hỏi:

?/ Thế nào là tranh khắc thạch cao?

+ Tranh khắc thạch cao khác với tranh khắc gỗ. Tranh được khắc nổi trên trên thạch cao, rồi tô màu lên.

   ?/ Thế nào là tranh tĩnh vật?

+ Tranh tĩnh vật là tranh vẽ những đồ vật, hoa quả được chọn lọc.

+ Tranh tĩnh vật không phải là tranh sao chép lại mẫu mà là tranh được hoạ sĩ thể hiện bằng sự hiểu biết của mình.

+Tranh tĩnh vật đem lại cho người xem thưởng thức những tình cảm nhẹ nhàng, tươi mát và những cảm xúc thiên nhiên đất nước.

Sau khi xem tranh : GV giới thiệu vài nét về tác giả.

Hoạ sĩ Đường Ngọc Cảnh đã nhiều năm tham gia giảng dạy tại trường đại học mĩ thuật công nghiệp. Ông rất thành công về đề tài phong cảnh, tĩnh vật hoa quả. Ông đã có nhiều tác phẩm đoạt giải trong các cuộc triển lãm trong nước và quốc tế.

* Hoạt động 2:  Nhận xét, đánh giá.
- GV nhận xét về tiết học, biểu dương 1 số HS tích cực phát biểu XD bài, động viên HS yếu,...

      3. Củng cố:  - Em có cảm nhận gì sau khi được xem tranh tĩnh vật của họa sĩ   Đường Ngọc Cảnh?   

      4. Dặn dò: - GV dặn dò HS chuẩn bị đồ dùng cho buổi sau. 
 - Sưu tầm tranh tỉnh vật và tập nhận xét.

- Quan sát cành lá ( hình dáng và màu sắc)
	- HS quan sát tranh

- Tham gia trả lời

- Trả lời theo cảm nhận.

- Quan sát.

- Nhận phiếu học tập.
- Thảo luận theo nhóm 4, trả lời câu hỏi

- Cử đại diện nhận xét 

- Nhóm khác bổ sung.

- Lắng nghe

- Ghi nhớ.

- Lắng nghe.

- Trả lời theo cảm nhận

- HS chú ý và thực hiện


================================

3A:6*T3/23/10
3B:6*T4/24/10
Mỹ Thuật(T)
Thường thức mĩ thuật
Ôn tập: XEM TRANH TĨNH VẬT

I. Mục tiêu:

( HS bày tỏ tình cảm, thái độ về tranh tĩnh vật.


( Có cảm nhận vẽ đẹp ở tranh tĩnh vật.


( Đối với HS khá, giỏi: Chỉ ra các hình ảnh, màu sắc trên tranh mà em thích.

II.Chuẩn bị:


( GV: Tranh tĩnh vật hoa quả.
      ( HS: Vở tập vẽ. Bút chì, tẩy, màu.

III. Phương pháp dạy - học: Trực quan, vấn đáp, phân tích, hoạt động nhóm.

IV. Các hoạt động day-học 
a.Khởi động: ổn định tổ chức:


( Hoạt động 1: Bày tỏ tình cảm, thái độ khi xem tranh tĩnh vật.

- GV yêu cầu HS xem tranh ở vở tập vẽ và trả lời câu hỏi :

+ Qua bức tranh em cảm nhận như thế nào về hoa quả ở Việt Nam?

+ Từ đó em thấy đất nước Việt Nam ta có phong phú, giàu đẹp về cây trái không ?

+ Nơi em sống có những loại hoa quả giống như tranh vẽ không?

+ Nếu vẽ tranh về hoa quả em sẽ chọn những màu sắc nào?

+ Những hình ảnh chính của bức tranh được đặt ở vị trí nào ? 

+ Tỉ lệ của các hình chính so với hình phụ ?

- GV liên hệ giáo dục tình yêu thiên nhiên, đất nước cho HS :

* Thiên nhiên Việt Nam cho ta nhiều hoa quả thơm ngon, đất nước Việt Nam vô cùng giàu đẹp về cây trái. Đâu đâu cũng có hoa thơm, đâu đâu cũng có quả ngọt. Vì vậy chúng ta phải biết giữ gìn và vun đấp cho đất nước ngày càng giàu đẹp, phát triển hơn.

( Hoạt động 2: Nhận xét, đánh giá.

- GV nhận xét chung về giờ học.

 - Khen gợi những HS phát biểu xây dựng bài.


4. Củng cố- Dặn dò.

- Tình cảm của em sao khi xem tranh tĩnh vật?

- Chuẩn bị: Vẽ theo mẫu. Vẽ cành lá : vở tập vẽ, bút chì, màu vẽ, tẩy.
-----------------------------------------------

3A, 3B: Tập trung rèn HS yếu về nhận dạng tranh, giúp HS về cách vẽ tranh sao cho hợp lý. 
====================================
4A:3*T4/31/10
4B: 2*T4/31/10
Mỹ Thuật
 Vẽ theo mẫu

      Đồ VẬT Có DẠNG hình TRỤ

l. Mục tiêu:

· Hiểu đặc điểm, hình dáng của các đồ vật dạng hình trụ.

· Biết cách vẽ đồ vật dạng hình trụ.

· Vẽ được đồ vật dạng hình trụ gần giống mẫu.

HS khá, giỏi: Sắp xếp hình vẽ cân đối, hình vẽ gần với mẫu.
II. Chuẩn bị:

- SGK, SGV.

- Chuẩn bị một số đồ vật dạng hình trụ để làm mẫu.

- Một số bài vẽ đồ vật dạng hình trụ của HS các lớp trước.

- Hình gợi ý cách vẽ.
III. Phương pháp dạy - học: Trực quan, vấn đáp, thực hành, thuyết trình.
IV. Các hoạt động day - học:
a.Khởi động: ổn định tổ chức:
Kiểm tra sự chuẩn bị của HS,GV nhận xét.

Giới thiệu bài, ghi mục.

b. Các hoạt động:
	* Hoạt động 1: :   Quan sát, nhận xét:

- GV giới thiệu mẫu vẽ có dạng hình trụ và bày mẫu để HS nhận xét:

     + Hình dáng chung của vật mẫu? ( cao, thấp, rộng, hẹp)  

     + Các bộ phận của vật mẫu ( có những bộ phận nào ) 

     + Đặc điểm của vật mẫu (hình dáng thân, miệng, quai..)

     + Gọi tên các đồ vật ở hình 1 SGK.

     + Hãy tìm ra sự giống nhau, khác nhau của cái chén và cái chai?        

 - GV bổ sung nêu sự khác nhau của các đồ vật đó về hình dáng chung,    tỉ lệ các bộ phận, màu sắc và độ đậm nhạt…

* Hoạt động 2:  Hướng dẫn cách vẽ

- GV yêu cầu HS quan sát mẫu và chỉ dẫn cách vẽ qua các bước (H.2 tr 26 SGK)

- Ước lược và so sánh tỉ lệ (chiều cao so với chiều ngang của mẫu…)

- Tìm tỉ lệ các bộ phận : như thân, tay cầm, miệng và đáy bình…

- Sửa chữa hoàn chỉnh hình vẽ, vẽ đậm nhạt hoặc vẽ màu.

- GV treo lên bảng hình gợi ý các bước vẽ để HS nắm kĩ hơn các bước vẽ theo mẫu.

* Hoạt động 3:  Thực hành

- Có thể đặt mẫu giống nhau ở vị trí thích hợp và chia lớp thành 2 nhóm

, mỗi nhóm vẽ một mẫu.

- Quan sát, đến từng bàn hướng dẫn, yêu cầu HS thực hành như hướng dẫn, gợi ý thêm cho những HS khá để vẽ có chiều sâu.

* Hoạt động 4 : Nhận xét, đánh giá.
- GV chọn một số bài tốt và chưa tốt treo lên bảng, yêu cầu HS nhận xét về : + Bố cục (cách sắp xếp hình vẽ trên tờ giấy) ;

      + Hình dáng, tỉ lệ của hình vẽ (so với mẫu)

- Cho lớp nhận xét đánh giá, sau đó GV mới nhận xét, đánh giá bổ sung, xếp loại bài vẽ, động viên, khích lệ những HS có bài vẽ đẹp.

      3. Củng cố:  - Yêu cầu HS  nêu lại các bước vẽ theo mẫu? 

      4. Dặn dò:   - Sưu tầm tranh của họa sĩ, mang đầy đủ đồ dùng ht.


	- Hoạt động nhóm

- Thảo luận các câu hỏi của GV

- Cử đại diện trả lời câu hỏi.

- Ghi nhớ.

- Quan sát mẫu.

- Theo dõi cách vẽ

- HS quan sát hình gợi ý các bước vẽ. 

- Lớp thực hành

- Nhận xét, chọn bài mình thích.

- Nhắc lại các bước vẽ theo mẫu

- Mang đầy đủ dụng cụ vẽ




================================
4A:5*T5/25/10

4B:7*T4/24/10                    

Mỹ Thuật (T)
 đề tài tự  do

I/ Mục tiêu
- HS làm quen với việc vẽ tranh đề tài tự do.

- Vẽ được một bức tranh theo ý thích.

- Có thói quen tưởng tượng trong khi vẽ tranh.
II/Chuẩn bị
GV:- Sưu tầm một số tranh của các hoạ sĩ và thiếu nhi. 
HS : - Giấy vẽ, vở tập vẽ , bút chì,tẩy,màu.

III. Phương pháp dạy - học: Trực quan, vấn đáp, thực hành, thuyết trình.
IV. Các hoạt động day - học:
    a.Khởi động: ổn định tổ chức:

Kiểm tra sự chuẩn bị của HS,GV nhận xét.

Giới thiệu bài,ghi mục.
b. Các hoạt động:

Hoạt động 1: Tìm, chọn nội dung đề tài:

- Gv giới thiệu tranh :

 ?/ Tranh vẽ về đÒ tài gì ?

 ?/ Trong tranh có những hình ảnh nào ?

 ?/ Màu sắc trong tranh như thế nào?

- Gv treo tranh :

   ?/ Tranh vẽ gì ? - Tranh có cảnh những ngôi nhà, cánh đồng, người thả trâu…

  ?/ Hình ảnh chính trong tranh là gì?

  ?/ Hình ảnh phụ trong tranh là gì ?

  ?/ Màu sắc trong tranh như thế nào?

- Trong cuộc sống chúng ta có rất nhiều nội dung đề tài để vẽ tranh , các em hãy tự chọn đề tài cho mình.

?/ Vậy thế nào là vẽ tự do ? 
- Vẽ tự do là vẽ theo ý thích , mỗi người có thể chọn cho mình một nội dung đề tài để vẽ.
?/ Có những loại tranh về đề tài nào mà em biết ? - Cảnh đẹp đất nước, di tích lịch sử, di tích cách mạng

- Cảnh nông thôn, miền núi, thành phố, miền biển..
Hoạt động 2: Cách vẽ 
+ Trước hết chúng ta phải làm gì ?
 - Mỗi hs phải tự chọn cho mình đề tài mà mình thích.
?/ Các bước tiến hành cách vẽ như thế nào ?

- Tìm các hình dáng cho tranh sinh động.
- Vẽ màu có đậm có nhạt, màu kín cả tranh.

Hoạt động 3: Thực hành

- Gv cho hs xem 1 số bài hs vẽ.

- Gv quan sát, gợi ý hs vẽ .

 Vẽ được tranh, phân mảng bố cục rõ ràng, màu sắc tốt.

Hoạt động 4: Củng cố và dặn dò.

- Gv chọn 1 số bài để hs cùng xem. 

?/ Em có nhận xét gì ?

?/ Em thích bài nào nhất? Vì sao?

- Gv nhận xét và tuyên dương.

* Đất nước Việt Nam có rất nhiều cảnh đẹp, nếu các em có dịp đi thăm quan hãy nhớ ngắm nhìn những cảnh đẹp nhé.
* Dặn dò: - Chuẩn bị bài sau.
--------------------------------------

4A, 4B: Rèn HSY về vẽ hình. Bồi dưỡng HSNK về sắp xếp vật mẫu khi vÏ.
====================================

5A:2*T6/2/11
5B:2*T3/30/11
Mỹ Thuật

Trang trí đối xứng qua trục

I. Mục tiêu:

- HS nắm được cách trang trí qua trục .

-Tập vẽ bài trang trí đối xứng đơn giản.
- HS yêu thích vẻ đẹp của nghệ thuật trang trí .
* Cảm nhận được vẻ đẹp của các họa tiết trang trí, tham gia các hoạt động bảo vệ MT.
II. Chuẩn bị:

- SGK, SGV.
- Một bài trang trí chưa đẹp.

- Một số bài trang trí đối xứng.

- Khung hình chung:hình tròn, hình vuông.
III. Phương pháp dạy - học: Trực quan, vấn đáp, phân tích, hoạt động nhóm, thực hành.

IV. Các hoạt động day-học 
a.Khởi động: ổn định tổ chức:

Kiểm tra sự chuẩn bị của HS,GV nhận xét.
Giới thiệu bài,ghi mục.

b. Các hoạt động:
	* Hoạt động 1 :  Quan sát, nhận xét:

 - Yêu cầu HS quan sát hình vẽ trang trí đối xứng có dạng hình tròn, hình vuông.   Nêu câu hỏi:

+ Em có nhận xét gì về các phần họa tiết 2 bên trục?

  ?/Thế nào là hoạ tiết đối xứng qua trục?

?/ Có thể trang trí đối xứng qua mấy trục?

?/ Trang trí đối xứng qua trục thường áp dụng trong các bài trang trí nào?

?/Thế nào là hoạ tiết đối xứng qua trục?

?/ Có thể trang trí đối xứng qua mấy trục?

?/ Trang trí đối xứng qua trục thường áp dụng trong các bài trang trí nào?

      + Trang trÝ h×nh vu«ng,h×nh ch÷ nhËt,h×nh trßn,®­êng diỊm. Có thể vẽ trang trí đối xứng qua những trục nào?

+ Các hình được trang trí đối xứng qua trục có dạng hình gì?

- GV chốt ý đúng và tóm tắt: Trang trí đối xứng tạo cho hình được trang trí có vẻ đẹp cân đối…(khi trang trí các hình vuông, tròn, đường diềm cần vẽ đường trục để vẽ họa tiết cho cân đối.)
* Hoạt động 2 :  Cách trang trí đối xứng

- Giới thiệu hình gợi ý, hình minh họa trong SGK, HS nhận ra các bước trang trí đối xứng.

- GV bổ sung, nêu gợi ý các bước trang trí đối xứng qua trục đã học ở bài trước.

- Gọi 1 HS nhắc lại kiến thức đã học: cách vẽ họa tiết đối xứng qua trục. Hướng dẫn cách vẽ hoa tiết đối với hình vuông, tròn..
* Hoạt động 3 :  Thực hành

- Yêu cầu HS làm việc cá nhân.

- GV bao quát lớp, giúp đỡ các em còn lúng túng GV gỵi ý HS:

+ Kẻ các đường trục.

+ Tìm các hình mảng và hoạ tiết.

+ cách vẽ hoạ tiết đối xứng qua trục.

+ Tìm, vẽ màu hoạ tiết và nền.

- Đối với những HS còn lúng túng, GV cho sử dụng 1 số hoạ tiết đã chuẩn bị và gợi ý các em cách sắp xếp đối xứng qua trục.
* Hoạt động 4 :  Nhận xét, đánh giá:

 -  GV và HS chọn một số bài trang trí đẹp và chưa đẹp và gợi ý để HS nhận xét, Nêu tiêu chí để HS nhận xét bài vẽ.,  xếp loại bài.Tuyên dương những em có bài vẽ đẹp.
   3. Củng cố - Dặn dò:

Trò chơi: "Thi vẽ nhanh"
GV treo lên bảng 3 hình đã kẻ trục .

 -1 HS nhắc lại cách vẽ họa tiết đx.,dặn dò HS.
	- Hoạt động cả lớp: Quan sát hình vẽ trang trí đối xứng có dạng hình tròn, hình vuông SGK/32

- HS trả lời, 
   + Các hình vẽ bằng nhau cách đều nhau qua trục.
   + Trang trí qua một trục,hai trục hoặc nhiều trục.

   + Trang trí hình vuông,hình chữ nhật,hình tròn,đường diềm
  + Các hình vẽ bằng nhau cách đều nhau qua trục.

   + Trang trí qua một trục,hai trục hoặc nhiều trục.
- Các em khác bổ sung.
- HS lắng nghe.

- Theo dõi, nhận biết:
- Nêu các bước trang trí đối xứng

[image: image4.jpg]L% S 3

.




-  Làm việc cá nhân

- Thực hành vào vở

-  Chọn và xếp theo tổ bài thực hành theo 3 nhóm: A+, A, B.

Yêu cầu mỗi tổ cử ra 2 bạn dựa vào đường trục để vẽ hoạ tiết.
- Sưu tầm tranh ảnh về đề tài Ngày nhà giáo Việt Nam.


=================================

5A:6*T5/1/11
5B:5*T2/29/10

Mỹ Thuật(T)
Xem tranh dân gian Việt Nam
I. Mục tiêu: 

       - Giúp hs hiểu biết sơ lược về tranh dân gian Việt Nam và ý nghĩa, vai trò của tranh dân gian trong đời sống xã hộil.

       - Giúp hs hiểu về nguồn gốc và giá trị nghệ thuật của tranh dân gian Việt Nam thông qua nội dung và hình thức thể hiện.

       - HS yêu quý, có ý thức giữ gìn giá trị nghệ thuật dân tộc.

       - Yêu cầu hs khá, giỏi: Chỉ ra các hình ảnh và màu sắc trên tranh mà mình yêu thích.

II. Chuẩn bị:

GV: -     SGV, SG K.

       -     Một số tranh dân gian Việt Nam (Đông Hồ, Hàng Trông, làng Sình).

HS: -     ĐDHT.
III. Phương pháp dạy – học: Trực quan, vấn đáp, thuyết trình, thao luận, thực hành.
 IV. Các hoạt động day-học :
a.Khởi động: ổn định tổ chức:

Kiểm tra sự chuẩn bị của HS, gvnhận xét.

Giới thiệu bài, ghi mục

Tranh dân gian  góp phần không nhỏ vào việc lưu giữ các vốn văn hoá cổ xưa của dân tộc, làm cho đời sống tinh thần của người Việt Nam thêm phong phú và đa dạng. Trong các dòng tranh dân gian, tranh Đông hồ khá gần gũi với đại đa số dân chúng Việt Nam, nhắc tới hầu như ai cũng đều biết. Tranh gần gũi vì nó gắn với làng quê, ngõ xõm, với cuộc sống lao động của người nông dân bình dị, chất phác và hình ảnh của nó đã đi vào thơ, văn. (1')
	1. Hoạt động 1: (5’)
	1. Sơ lược về tranh dân gian :

	TQ: Tranh lợn nái, đấu vật, tố nữ (tranh dân gian Đông Hồ). Đây là loại tranh gì?
	- Tranh dân gian

	( Tranh dân gian đã có từ lâu đời, là một trong những di sản quý báu của MT VN. Trong đó tranh dân gian Đông Hồ và Hàng Trống là 2 dòng tranh tiêu biểu.

   + Cứ mỗi độ tết đến nhân dân ta thường mua tranh dân gian về treo, vì vậy nó còn được gọi là tranh tết.
	

	- Ở lớp 2, 3 đã được tìm hiểu về tranh dân gian.
	

	?/ Cho biết tranh dân gian có đặc điểm gì?
	- Được gọi là tranh tết ....(sgk).

	
	- Là tranh khắc gỗ

	?/ Ví dụ tên một số bức tranh dân gian đã học?
	- Lợn nái, Gà mái, Vinh hoa, Đám cưới chuột.

	Tranh dân gian là tranh cổ truyền có nghệ thuật độc đáo. Từ nhiều thế kỷ nay người VN ta vẫn có tục treo tranh vào dịp tết nên tranh dân gian còn được gọi là tranh tết.

?/ Cho biết những dòng tranh dân gian tiêu biểu?
	   + Tranh dân gian là một phần hồn Việt trong lành và nhân hậu, một nét đẹp cần được lưu giữ, như nhà thơ Hoàng Cầm viết:

   " Tranh Đông Hồ gà lợn nét tươi trong

     Màu dân tộc sáng bừng trên giấy điệp".

- Đông Hồ (Bắc Ninh), Hàng Trống (Hà Nội), Kim Hoàng, làng Sình (Phú Mậu, Phú Vang, Huế),...

	♦ Tranh dân gian thường phản ảnh những đề tài gần gũi với người dân lao động:
	

	     + Đề tài chúc tụng: TQ: tranh "Gà mái", "lợn nái".
	

	- Cho biết ý nghĩa?
	- Tranh thể hiện mong muốn của người dân về một cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

	TQ: tranh Hàng Trống: "Tố nữ"
	

	- Trong tranh vẽ hình ảnh gì?
	- 7em bé bụ bẫm, mạnh khoẻ đang hái quả...

	
	- Ý nghĩa: chúc đông con, nhiều cháu.

	 ♦ Ngoài những lời chúc tốt đẹp trong cuộc sống, thì con người luôn mong muốn những điều may mắn đến với mình, chính vì vậy đề tài tín ngưỡng được thể hiện trong tranh dân gian.
	

	     + Đề tài tín ngưỡng: Tranh Hàng Trống: "Hổ"
	- Hổ là vị thần, nông dân hy vọng nó sẽ đem lại may mắn và hạnh phúc.

	     + Đề tài sinh hoạt: 

Ở đề tài sinh hoạt trong tranh dân gian thường mang tính vui nhộn, hài hướt và pha chút dí dõm. 

TQ: " Hứng dừa" (tranh Đông Hồ)
	- Hình ảnh: Các cô (cậu) đang hái và hứng dừa. Một hình ảnh rất quen thuộc trong cuộc sống.

	- Ở tranh dân gian cũng phê phán thói hư tật xấu của con người trong xã hội đó là đề tài tranh:
	- 

	     + Đề tài châm biếm: " Đánh ghen" (tranh ĐH)
	- Vợ cả đang cầm kéo cắt tóc vợ 2. Một hình ảnh đáng phê phán.

	Trong tranh cũng thể hiện: những tấm gương có công với đất nước:
	- Hình ảnh bà Triệu cởi voi trông như một bà tiên.

	     + Đề tài lịch sử:  " Bà Triệu" 
	

	Hình ảnh bà Triệu trong tranh tạo cảm giác được che chở, ấm áp và rất linh thiên.
	

	    Trên đây là một vài nét sơ lược về 2 dòng tranh dân gian tiêu biểu: Đông Hồ và Hàng Trống
	    Tìm hiểu về hai bức tranh tiêu biểu của hai dòng tranh trên: Cá chép, Lý ngư vọng nguyệt.

	2. Hoạt động 2: 20'
	2. Xem tranh:

	TQ: tranh: Lý ngư vọng nguyệt (HT) và Cá chép (ĐH).
	

	- Yêu cầu:
	- Chia 4 nhóm, mỗi nhóm nhận hai tranh.

	( Hướng dẫn cách hoạt động nhóm, thời gian, phát tranh, phát phiếu câu hỏi gợi ý)
	     * Câu hỏi gợi ý:

	
	1. Trong tranh có những hình ảnh nào?

	
	2. Xác định hình ảnh chính, phụ? Chúng được sắp xếp như thế nào?

	
	3. Hình ảnh con cá được tả như thế nào (vị trí, hình dáng, nét vẽ,...)

	
	4. Trong tranh có những màu nào?

	
	5. So sánh 2 bức tranh: Cá chép, Lý ngư vọng nguyệt.

	
	6. Em thích bức tranh nào? Vì sao?

	
	- Đại diện trình bày:

	( Ở tranh LNVN: vẽ cá chép to đang uốn lượng tạo dáng mền mại, uyển chuyển, xa có cá con, rong rêu, trên trời có trăng đang soi bóng xuống dòng nước...
	Giống nhau: Cùng vẽ cá chép có hình dáng giống nhau: thân uốn lượn như đang bơi uyển chuyển, sống động.

	
	Khác nhau: +Hình ảnh cá chép ở tranh Hàng Trống nhẹ nhàng, nét khắc thanh mảnh, trau chuốt, màu chủ đạo là màu xanh êm dịu.

     + Hình cá chép ở tranh Đông Hồ mập mạp, nét khắc dứt khoát, khoẻ khoắn, màu chủ đạo là nâu đỏ ấm áp. 

	( Hai bức tranh: Cá chép (ĐH) và Lý ngư vọng nguyệt (HT) đều vẽ con cá chép là hình ảnh chính. Đều thể hiện ước vọng tốt đẹp của con người.

   + Ở tranh Đông Hồ: nét vẽ chắc khoẻ, màu sắc gần gũi với thiên nhiên.

   + Ở tranh Hàng Trống: nét vẽ mềm mại, lung linh huyền ảo tạo sự duyên dáng, tinh tế, quý phái, thanh tú...
	( Hình ảnh cá chép - không đơn thuần là hình ảnh một con vật, mà nó mang ý nghĩa chúc tụng: chúc cho mọi nhà no đủ, thể hiện ý nguyện vươn lên trong cuộc sống.
   + Theo dân gian cá chép không chịu ở yên, chúng đã kiên cường cố gắng vượt qua vũ môn (cổng mưa) để hoá thành rồng làm chủ các loài thuỷ tộc. Chính vì vậy mà người ta treo tranh cá chép trong nhà.

	- Nêu cảm nhận:
	- Hiểu biết thêm về tranh dân gian, yêu thích gìn giữ văn hoá dân tộc.

	3. Hoạt động 3: (20’)
	3. Trò chơi:

	PA1:

- Quy định: cách chơi, thời gian chơi
	- Vẽ màu vào hình có sẵn (phỏng nét tranh dân gian: Cá chép, lý ngư vọng nguyệt,...).

	- Nhận xét:
	- Cách chọn màu

	
	- Kỹ năng vẽ màu.

	
	- Em thích bức nào vì sao?

	PA2: 
	Chia lớp ra làm 3 nhóm:

	- Phát nhiều tranh dân gian cho mỗi nhóm
	

	- Yêu cầu: lựa tranh và dán vào bảng (cho sẵn) theo đề tài.


	Đội 1

Đề tài chúc tụng

Đề tài lịch sử

Đề tài tín ngưỡng

Đội 2

Đề tài sinh hoạt

Đề tài châm biếm

Đề tài chúc tụng



	4. Hoạt động 4: Nhận xét đánh giá:
	

	- Nhận xét đánh giá chung tiết học
	

	- Sưu tầm tranh dân gian Việt Nam
	

	- Sưu tầm tranh, ảnh về lễ hội của Việt Nam.
	


----------------------------------------------
5A, 5B: Rèn HSY về vẽ hình. Bồi dưỡng HSNK về sắp xếp họa tiết trong trang trí .
==============================
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